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1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng là Công ty cổ phần được chuyển đổi sở hữu từ doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 280/QĐ-BXD ngày 22/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Điều lệ Công ty do Đại hội đồng cổ đông thông qua lần đầu ngày 29/03/2006. Công ty là thành viên của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần từ ngày 24 tháng 04 năm 2006.

Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 013011963 ngày 24 tháng 04 năm 2006, đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ nhất ngày 28 tháng 09 năm 2006, đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 2 ngày 06 tháng 04 năm 2007, đăng ký kinh doanh thay đổi kinh doanh lần thứ 3 ngày 14 tháng 11 năm 2007. Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 4 thay đổi ngày 13 tháng 8 năm 2010, vốn đăng ký kinh doanh là 110.000.000.000 đồng. Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 5 ngày 02 tháng 12 năm 2010, vốn điều lệ là 156.000.000.000 đồng. 
Trụ sở chính của Công ty tại số 21B - Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là thương mại, vận tải.

Ngành nghề kinh doanh 
· Kinh doanh các loại vật tư dùng cho ngành Xi măng;

· Kinh doanh vật liệu xây dựng, nhiên liệu (xăng dầu, khí đốt...);

· Kinh doanh vận tải và dịch vụ vận tải;

· Kinh doanh phụ tùng ô tô và bảo dưỡng sửa chữa ô tô;

· Kinh doanh khai thác, chế biến các loại phụ gia và xỉ thải phục vụ cho sản xuất xi măng và các nhu cầu khác của xã hội;

· Lập dự án đầu tư, xây dựng các dự án nhà ở, văn phòng, trung tâm thương mại, siêu thị, khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu giải trí cao cấp (Không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);

· Kinh doanh bất động sản; dịch vụ tư vấn, quản lý nhà hàng, quảng cáo bất động sản;

· Kinh doanh vận tải biển trong nước và quốc tế;

· Cung ứng và cho thuê tàu biển;

· Kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí, nhà hàng, khách sạn (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường)./.

2. CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY

Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 

Kỳ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND)
Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán áp dụng
Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung. 

Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền 
Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được ghi nhận theo các quy định hiện hành.

Các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho 

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định 

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại.

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau :

	Nhà cửa, vật kiến trúc
	06-25 năm

	Máy móc thiết bị
	05-14 năm

	Phương tiện vận tải
	06-15 năm

	Thiết bị văn phòng
	03-10 năm

	Phần mềm quản lý
	03 năm


Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước 

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và đuợc tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính

Các chi phí sau đây đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong  nhiều năm:
· Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn;
· Chi phí trả trước dài hạn khác.
Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.   
Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 “Chi phí đi vay”.

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay. 

Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả 
Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch. Chi phí phải trả phát sinh trong kú là chi phí lãi vay phải trả, chi phí vận chuyển, chi phí sửa chữa lớn và Chi phí phải trả khác.

Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn/ hoặc nhỏ hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ. 
Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý  của các tài sản mà doanh nghiệp được các tổ chức, cá nhân khác tặng, biếu sau khi trừ (-) các khoản thuế phải nộp (nếu có) liên quan đến các tài sản được tặng, biếu này; và khoản bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ  (-) 

các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

· Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;

· Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;

· Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

· Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;

· Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:

· Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

· Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

· Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;

· Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.  

Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

· Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;

· Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

· Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

· Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính; 

· Chi phí cho vay và đi vay vốn;

· Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ;

· Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán.

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành (22%). 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN.
3. Tiền và tương đương tiền










        30.06.2014 
      01.01.2014









                  VN§
               VN§

Tiền mặt






       232.823.674              193.994.939
Tiền gửi ngân hàng




             135.462.148.497       183.171.337.526
Tương đương tiền (Tiền gửi kì hạn 1tháng)

            


          



Cộng




             135.694.972.171       183.365.332.465
4. Đầu tư ngắn hạn










        30.06.2014                 01.01.2014









                 VN§
               VN§

Tiền gửi kỳ hạn





                     0

                      0

Cộng



       

                     0

0
5. Hàng tồn kho










        30.06.2014
      01.01.2014









                 VN§
               VN§

Nguyên liệu, vật liệu





 13.067.518.003          13.332.700.198
Công cụ, dụng cụ




                                     
                                  
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang


             

                                 
Hàng hoá (chủ yếu là than cám)



155.794.387.147       169.809.469.597
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)




           -
                                  -

     Cộng giá gốc của hàng tồn kho


168.861.905.150       183.142.169.795
6. Tăng. Giảm tài sản cố định hữu hình












        Đơn vị tính: VNĐ
	
	Nhà cửa vật kiến trúc
	Máy móc thiết bị
	Phương tiện vận tải
	Thiết bị dụng cụ quản lý
	Cộng

	Nguyên giá
	
	
	
	
	

	Số dư đầu năm
	6.332.982.988
	921.045.112
	418.437.278.857
	351.744.372
	426.043.051.329

	Số tăng trong kỳ
	
	
	
	
	

	- Mua sắm
	
	
	
	
	

	-Đầu tư XDCB h.thành
	
	
	
	
	

	Số giảm trong kỳ
	
	
	
	
	

	Số dư cuối năm
	6.332.982.988
	921.045.112
	418.437.278.857
	351.744.372
	426.043.051.329

	Giá trị hao mòn lũy kế
	
	
	
	
	

	Số dư đầu năm
	4.095.533.251
	771.636.110
	311.223.830.503
	236.005.721
	316.327.005.585

	Số tăng trong kỳ
	113.300.280
	38.309.838
	41.696.616.571
	37.809.536
	41.886.036.225

	- Khấu hao
	113.300.280
	38.309.838
	41.696.616.571
	37.809.536
	41.886.036.225

	- Tăng khác
	
	
	
	
	

	Số giảm trong kỳ
	
	
	
	
	

	Số dư cuối năm
	4.208.833.531
	809.945.948
	352.920.447.074
	273.815.257
	358.213.041.810

	Giá trị còn lại
	
	
	
	
	

	Tại ngày đầu năm
	2.237.449.737
	149.409.002
	107.213.448.354
	115.738.651
	109.716.045.744

	Tại ngày cuối năm
	2.124.149.457
	111.099.164
	65.516.831.783
	77.929.115
	67.830.009.519


Tàu vận tải biển Comatce Star với tổng nguyên giá 216.888.206.767 đồng, thời gian khấu hao là 7 năm đang được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay tài trợ cho việc mua tàu tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Quang Trung

7. Tăng. Giảm tài sản cố định vô hình











        Đơn vị tính: VNĐ
	
	Quyền sử dụng đất (*)
	Lợi thế mỏ
	Nhãn hiệu hàng hoá
	Phần mềm máy tính
	Cộng

	Nguyên giá
	
	
	
	
	

	Số dư đầu năm
	
	
	
	145.593.360
	145.593.360

	Số tăng trong kỳ
	-
	-
	-
	-
	-

	- Mua sắm
	
	
	
	
	

	Số giảm trong kỳ
	
	-
	-
	-
	

	Số dư cuối năm
	0
	-
	-
	145.593.360
	145.593.360

	Giá trị hao mòn lũy kế
	
	
	
	
	

	Số dư đầu năm
	
	
	
	145.593.360
	145.593.360

	Số tăng trong kỳ
	
	
	
	
	

	- Khấu hao
	
	
	
	
	

	- Tăng khác
	
	
	
	
	

	Số giảm trong kỳ
	
	
	
	
	

	Số dư cuối năm
	
	
	
	145.593.360
	145.593.360

	Giá trị còn lại
	
	
	
	
	

	Tại ngày đầu năm
	
	
	
	
	0

	Tại ngày cuối năm
	0
	
	
	
	0


(*) Quyền sử dụng đất lâu dài tại Thị xã Kiên Giang- Tỉnh Kiên Giang

8. chi phí xây dựng cơ bản dở dang










        30.06.2014
      01.01.2014









                 VN§
               VN§

 Công trình dự án toàn nhà Nhân Chính

             129.251.243.969         17.562.463.643



Cộng



                         129.251.243.969         17.562.463.643 
9. Chi phí trả trước dài hạn










        30.06.2014
      01.01.2014









                 VN§
               VN§

Công cụ dụng cụ có giá trị lớn xuất dùng


        16.225.000                 52.827.274
Chi phí sửa chữa lớn                                                                       7.070.304.657            9.602.859.233
Chi phí trả trước dài hạn khác



                1.423.445.930               162.585.055



Cộng




                8.509.975.587            9.818.271.562
10. Vay và nợ ngắn hạn










        30.06.2014
      01.01.2014









                 VN§
               VN§

Vay ngắn hạn





            170.000.000.000          80.000.000.000
- Vay ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex- CN Hà Nội        50.000.000.000          80.000.000.000
- Vay ngân hàng Công Thương VN-CN Chương Dương            120.000.000.000           
Nợ dài hạn đến hạn trả
                                                                  2.000.000.000            4.000.000.000
- Tổng Cty Công nghiệp xi măng Việt Nam
                            2.000.000.000            4.000.000.000    
                          Cộng


                                     172.000.000.000          84.000.000.000
11. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước








                                             30.06.2014
      01.01.2014









                 VN§
               VN§

Thuế giá trị gia tăng





                       -      
                      -
Thuế tiêu thụ đặc biệt




       

           -      
                      -Thuế xuất, nhập khẩu


             

                       - 
                      -
Thuế thu nhập doanh nghiệp




  2.202.242.382             2.444.651.674
Thuế thu nhập cá nhân






           -                                   -
Thuế tài nguyên






           -

                      -
Thuế nhà đất và tiền thuê đất





           -
                                   -
Các loại thuế khác






           -                   
          -
Các khoản phí, lệ phí, và các khoản phải nộp khác


           -
                                   -



Cộng 




               2.202.242.382             2.444.651.674
12. Chi phí phải trả










       30.06.2014                  01.01.2014









                 VN§
               VN§
Chi phí vận chuyển




                   685.283.643              

Chi phí sửa chữa lớn tài sản




   2.453.806.275              

Lãi vay phải trả






      398.283.652               707.534.921
Chi phí phải trả khác




            110.023.173.786          25.451.275.916



Cộng




            113.560.547.356          26.158.810.837 
13. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác









        30.06.2014
      01.01.2014









                 VN§
               VN§

Kinh phí công đoàn




                    10.094.144                    3.012.233
Bảo hiểm y tế






      107.163.041
      89.521.929
Bảo hiểm thất nghiệp                                                                            8.327.118
Các khoản phải trả, phải nộp khác


                8.160.129.190            5.760.040.266
Phải thu khác (Dư Có)





          1.205.215
           534.552



Cộng




                8.286.918.708            5.853.108.980
14. Vay dài hạn và nợ dài hạn










        30.06.2014
      01.01.2014









                 VN§
               VN§

Vay dài hạn





              79.130.877.610        112.434.635.110
- Vay ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (VND)              51.130.877.610         51.130.877.610
- Vay ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (USD)                                
           33.303.757.500
- Vay Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam

  28.000.000.000         28.000.000.000
Cộng





  79.130.877.610       112.434.635.110
(1) Vay Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung, lãi suất cho vay thả nổi, 6 tháng điều chỉnh 1 lần. Mục đích vay nhằm tài trợ việc mua tàu Comatce Star. Thời gian vay là 8,5 năm. Tài sản đảm bảo là tài sản hình thành từ khoản vay. Thời gian bắt đầu phải trả nợ gốc là tháng 9 năm 2009.
quý I năm 2012 phát sinh vay ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung để mua tàu Comatce Sun.
15. Vốn chủ sở hữu
a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (xem phụ lục 01)

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu








    30.06.2014
              %            01.01.2014         %
Vốn góp của Nhà nước



98.208.610.000         62,954%       98.208.610.000    62,954%       
Vốn góp của các đối tượng khác

57.791.390.000         38,046%       57.791.390.000     38.046%
Cộng


          156.000.000.000

             156.000.000.000
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận









     Kỳ này

        Kỳ trước
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- Vốn góp đầu năm




    156.000.000.000
         156.000.000.000
- Vốn góp tăng trong kỳ



                            -             

- Vốn góp giảm trong kỳ




               -



- Vốn góp cuối kỳ




   156.000.000.000
         156.000.000.000 65.000.000.000
d) Cổ tức

e) Cổ phiếu








     Kỳ này

        Kỳ trước
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng


15.600.000                        15.600.000
- Cổ phiếu phổ thông





15.600.000

     15.600.000
- Cổ phiếu ưu đãi










Số lượng cổ phiếu đã mua lại




                -
                       
- Cổ phiếu phổ thông



`



          
- Cổ phiếu ưu đãi





                 -

       
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành



15.600.000

     15.600.000
- Cổ phiếu phổ thông





15.600.000

     15.600.000
- Cổ phiếu ưu đãi









* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành


          10.000 đồng                         10.000 đồng
f) Các quỹ của Công ty



             30.06.2014                        01.01.2014
- Quỹ đầu tư phát triển




       60.612.810.013
           57.858.153.319
- Quỹ dự phòng tài chính



       16.192.783.209
           13.714.564.311
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu


         8.185.600.936

6.946.491.488
16. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ









      Kỳ này
                     Kỳ trước










          VN§

               VN§

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

    930.414.264.608
         863.796.850.897
Doanh thu hợp đồng xây dựng



                             -                                         -



Cộng



                 930.414.264.608               863.796.850.897
17. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ










      Kỳ này
                     Kỳ trước










          VN§

               VN§

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ

    930.414.264.608
         863.796.850.897
Doanh thu thuần hợp đồng xây dựng


                             -                                          -



Cộng



                930.414.264.608               863.796.850.897
18. Giá vốn hàng bán










      Kỳ này
                     Kỳ trước










          VN§

               VN§

Giá vốn của hàng hoá dịch vụ đã bán

    
    833.343.953.154
         774.348.827.213
Giá vốn hoạt động xây dựng


                             
    -                                          -



Cộng



                833.343.953.154
         774.348.827.213
19. Doanh thu hoạt động tài chính









      Kỳ này
                     Kỳ trước










          VN§

               VN§

Lãi tiền gửi, tiền cho vay



           986.771.413                    1.776.327.587
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện


           374.759.442
                 390.896.630
Doanh thu hoạt động tài chính khác                                                 347.641




Cộng


                                 1.361.878.496                     2.167.224.217
20. Chi phí tài chính









      Kỳ này
                     Kỳ trước










          VN§

               VN§

Lãi tiền vay





      10 843 571 957
              8.180.728.028
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện


                             -          
     734.752.126
Chi phí tài chính khác




               1 942 037
                                   -



Cộng




      10.845.513.994                     8.915.480.154                                   
21. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành










      Kỳ này
                     Kỳ trước










          VN§

               VN§

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

         2.241.307.171
             2.602.715.913
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

                              -
                                  -



Cộng




         2.241.307.171
             2.602.715.913
Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính theo thuế suất có hiệu lực từ năm 2014 là 22% tính trên thu nhập chịu thuế. 
Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.
22. Những thông tin khác

Số liệu so sánh
Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho quý II  năm 2013.










Ngày 19 tháng 7 năm 2014
     Người lập



Kế toán trưởng


Giám đốc

  Trịnh Thị Hồng

           Huỳnh Trung Hiếu

     Nguyễn Thị Thuý Mai

PAGE  
8

